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Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa đã có tác động đến giáo dục nghề nghiệp ở các nước. Khi nền kinh tế và xã hội càng phát triển và quốc tế hóa, giáo dục nghề nghiệp càng phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng hơn về nguồn nhân lực. Trong thời đại ngày nay, một việc làm cần thiết là tất cả các lực lượng xã hội làm việc cùng nhau để phát triển luật pháp và chính sách, thành lập cơ cấu tổ chức và thiết kế lại các chương trình để đảm bảo rằng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thoả đáng các nhu cầu đa dạng của tất cả các thành viên xã hội, giúp họ tham gia hoặc tái tham gia vào thế giới nghề nghiệp. 
Tại Hội nghị Thế giới về Giáo dục nghề nghiệp lần thứ hai tổ chức tại Xơ-un năm 1999, Phó Tổng giám đốc UNESCO đã khẳng định: “Sự cung cấp giáo dục và đào tạo kỹ thuật, nghề nghiệp (hay giáo dục nghề nghiệp) nhằm đào tạo kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và bán lành nghề phải là một thành phần cần thiết trong chương trình phát triển của tất cả các quốc gia. Giáo dục nghề nghiệp là một nhịp cầu dẫn đến tương lai, nhưng nó cần dẫn đến con đường việc làm, nếu không nó sẽ tạo ra những vấn đề khác. Như vậy, chúng ta không cần một chương trình giáo dục nghề nghiệp được hoàn thiện hơn, nhưng chúng ta cần những cách nhìn mới cho giáo dục nghề nghiệp và việc làm, chúng ta cần những mô hình mới của giáo dục nghề nghiệp, liên kết giáo dục, đào tạo, việc làm và phúc lợi xã hội ở cấp độ quốc gia và quốc tế”. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng ta đã xác định: “Điều chỉnh hợp lý cơ cấu bậc học, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng trong hệ thống giáo dục và đào tạo phù hợp yêu cầu học tập của nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và các mục tiêu của Chiến lược”. Cơ cấu hệ thống giáo dục thực chất là hệ thống các mục tiêu. Cơ cấu hệ thống bao gồm cơ cấu trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới trường lớp. Cơ cấu hệ thống giáo dục giáo dục nghề nghiệp của nước ta được quy định tại Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị về Cải cách giáo dục (1979), được điều chỉnh trong Nghị định 90/CP (1993), và Luật Giáo dục (1998). Trong hơn ba thập kỷ qua, cơ cấu và mục tiêu đào tạo của giáo dục nghề nghiệp ít có thay đổi, chủ yếu vẫn là giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đào tạo kỹ thuật viên trung cấp và dạy nghề nhằm đào tạo lao động lành nghề. 

Bảng 1: Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ khi thống nhất đất nước

	
	Mục tiêu đào tạo
	Loại hình đào tạo
	Đối tượng tuyển sinh

	Nghị quyết  14 (1979)
	Công nhân kỹ thuật

Kỹ thuật viên trung cấp
	Dạy nghề 

Trung học chuyên nghiệp  
	Có bằng Phổ thông cấp II

hoặc Phổ thông cấp III

	Nghị định 90/CP (1993)
	Lao động bán lành nghề

Lao động lành nghề

Kỹ thuật viên trung cấp
	Dạy nghề ngắn hạn

Dạy nghề dài hạn

Trung học nghề

Trung học chuyên nghiệp
	Có bằng Tiểu học

Có bằng Trung học cơ sở

Có bằng Trung học cơ sở

Có bằng Trung học cơ sở

	Luật Giáo dục (1998)
	Lao động bán lành nghề

Lao động lành nghề

Kỹ thuật viên trung cấp
	Dạy nghề ngắn hạn

Dạy nghề dài hạn

Trung học chuyên nghiệp
	Có văn bằng phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp

Có bằng Trung học cơ sở / Trung học phổ thông


Trung học chuyên nghiệp hiện có 266 trường (236 trường công lập và 30 trường ngoài công lập), trong đó trên một nửa là các trường trung học kỹ thuật và còn lại là các trường trung học nghiệp vụ. Hiện tại, 193 trường do các địa phương và 73 trường do các bộ ngành trung ương quản lý. Dạy nghề hiện được đào tạo tại 214 trường dạy nghề, 221 trung tâm dạy nghề và tại 141 trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Sau sự giảm số lượng các các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong hai thập kỷ 80 và 90, số lượng các trường đã có sự gia tăng từ cuối thập kỷ 90. Cũng trong thời gian này, một số trường trung học chuyên nghiệp đã được nâng cấp thành các trường cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ. Một số cơ sở giáo dục chuyên nghiệp ở địa phương đã được tổ chức lại thành các trường cao đẳng cộng đồng. Các trường cao đẳng cộng đồng và nhiều trường cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ tiến hành đào tạo đa cấp từ dạy nghề tới cao đẳng. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp quy quy định những loại hình trường cao đẳng này thuộc vào phân hệ giáo dục nghề nghiệp. Quá trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp từ năm 1987 đã làm đa dạng hóa các hình thức đào tạo, từng bước phục hồi và tăng dần quy mô của giáo dục nghề nghiệp. Đây là những thành tựu đáng kể của quá trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục được đổi mới.

Về cơ cấu hệ thống, Nghị định 90/CP quy định phân hệ giáo dục nghề nghiệp thuộc vào bậc trung học. Tuy nhiên, do hệ thống giáo dục đại học của chúng ta chỉ đáp ứng được khoảng 15% nguyện vọng theo học, nên phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phải quay lại với giáo dục nghề nghiệp để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai. Luật Giáo dục đã khắc phục vấn đề này bằng cách cho phép giáo dục nghề nghiệp tuyển cả người tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hầu hết học sinh các trường trung học chuyên nghiệp hiện nay đã tốt nghiệp trung học phổ thông, làm cho trung học chuyên nghiệp không còn là trung học nữa. Mặc dù ngay từ giữa thập kỷ 90, Chính phủ đã đưa ra chủ trương phân luồng mạnh sau trung học cơ sở vào trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, nhưng hiện nay khoảng 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học tiếp trung học phổ thông và chỉ một bộ phận nhỏ theo học giáo dục nghề nghiệp. Mặt khác, giáo dục trung học phổ thông của chúng ta không được đa dạng hóa, ít chú ý đến dạy nghề cho học sinh. Kết quả là bậc trung học của chúng ta chủ yếu tồn tại một luồng phổ thông. Trong khi đó ở hầu hết các nước châu Âu, 50% học sinh trung học phổ thông học tại các trường có dạy nghề, và ở Trung Quốc tỷ lệ phân luồng sau trung học cơ sở vào các loại hình của giáo dục nghề nghiệp cũng khoảng 50%. 

Mục tiêu và cơ cấu trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp hiện cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Luật Giáo dục khi nói về các thành tố của giáo dục nghề nghiệp là trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đã không chỉ ra đây là bậc, cấp, hay trình độ đào tạo như là khi nói về giáo dục phổ thông hay giáo dục đại học. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 xác định: “Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng phát triển đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có trình độ cao dựa trên nền học vấn trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp”. Hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành được hình thành qua việc chuyển đổi hệ thống dạy nghề hiện tại thành hệ thống đào tạo theo ba trình độ là bán lành nghề, lành nghề và trình độ cao. Trong một số lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, trình độ cao tương đương với trình độ cao đẳng hoặc kỹ sư thực hành. Như vậy, một số vấn đề sẽ nảy sinh. Thứ nhất, “giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp” (điều 29 Luật Giáo dục) có thuộc thuộc hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành theo định nghĩa trên hay không? Thứ hai, dạy nghề trình độ cao có trình độ cao đẳng sẽ do Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội hay Bộ Giáo dục & Đào tạo quản lý? 

Quan điểm phát triển hệ thống giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay đã được Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định là: “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”. Quan điểm này đã xác định một cơ cấu hệ thống giáo dục mới: đó là cơ cấu hệ thống giáo dục của xã hội học tập, gồm giáo dục nhà trường và giáo dục ngoài nhà trường, liên thông với nhau trên nguyên tắc học tập thường xuyên, suốt đời. Học tập suốt đời luôn đi kèm với nó là việc giáo dục nghề nghiệp như Ngân hàng Thế giới đã xác định: “Học tập suốt đời và đào tạo nghề là hai mặt của một đồng tiền”, hoặc như quan điểm của UNESCO: “Tăng cường giáo dục nghề nghiệp là một phần cần thiết cho tính toàn bộ của học tập suốt đời”. Vì vậy, việc cơ cấu lại phân hệ giáo dục nghề nghiệp, làm cho luồng nghề nghiệp cân đối với luồng hàn lâm trong hệ thống giáo dục quốc dân là những nhiệm vụ quan trọng của việc điều chỉnh cơ cấu bậc học.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại một số nước thành công trong cải cách giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp ở các nước được khảo sát gồm có giáo dục kỹ thuật - nghề (Technical & Vocational Education) và đào tạo nghề (Vocational Training). Giáo dục kỹ thuật – nghề được tiến hành theo phương thức giáo dục chính quy (Formal Education) của giáo dục nhà trường. Mục tiêu chung của giáo dục kỹ thuật - nghề là: phân luồng học sinh theo năng lực nhằm góp phần giảm bớt áp lực đối với giáo dục đại học; đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp các kỹ thuật viên và công nhân lành nghề. Đào tạo nghề gồm đào tạo ban đầu, đào tạo lại hoặc đào tạo nâng cao có thể được tiến hành tại các nhà trường, trung tâm dạy nghề, hoặc tiến hành tại các cơ sở đào tạo của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Đào tạo nghề có sự đa dạng về thời gian đào tạo và yêu cầu đầu vào. Mục tiêu chủ yếu của đào tạo nghề là trang bị kiến thức và kỹ năng nghề cho những người rời khỏi nhà trường giúp họ tham gia vào thị trường lao động; giúp người thất nghiệp tìm được việc làm; và cập nhật kỹ năng cho những người đang lao động. 

Nghiên cứu của ILO và WB cũng chỉ ra sự đa dạng trong hệ thống quản lí giáo dục nghề nghiệp tại các nước được khảo sát. Trừ Zăm bi a, ở đó toàn bộ các lĩnh vực của giáo dục nghề nghiệp do Bộ Khoa học, Công nghệ và Đào tạo nghề quản lý, còn ở hầu hết các nước, giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp do Bộ Giáo dục quản lý và đào tạo nghề do Bộ Lao động quản lý (xem bảng 2). ở một số nước, một lĩnh vực có thể do hai bộ cùng đồng thời quản lý.

      Bảng 2: Cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tại một số nước trên thế giới

	Loại hình
	Bộ Giáo dục
	Bộ Lao động
	Cơ quan khác

	Giáo dục kỹ thuật - nghề
	CH Sec, Hung ga ry, Ba lan, Nga, Ca dăc tan, Trung Quốc, Hàn Quốc, In đô nê xi a, Ma lai xi a, Chi lê, Mê hi cô, Nam Phi, Tan za ni a, Ai cập, Giooc đa ni, Bờ Tây dải Ga za.
	Hung ga ry, Mê hi cô.
	CH Sec, Ca dăc tan, Zăm bi a, Ai cập.

	Đào tạo ban đầu và đào tạo lại
	In đô nê xi a, Mê hi cô, Giooc đa ni
	CH Sec, Hung ga ry, Ba lan, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, In đô nê xi a, Ma lai xi a, Chi lê, Mê hi cô, Nam Phi, Tan za ni a, Ai cập, Bờ Tây dải Ga za.
	Hung ga ry, Ca dăc tan, Ma lai xi a, Zăm bi a, Ai cập.

	Đào tạo tại doanh nghiệp
	CH Sec
	CH Sec, Ba lan, Nga, Ca dăc tan, Hàn Quốc, In đô nê xi a, Chi lê, Mê hi cô, Tan za ni a, Giooc đa ni, Bờ Tây dải Ga za.
	Hung ga ry, Ca dăc tan, Trung Quốc, In đô nê xi a, Ma lai xi a, Nam Phi, Tan za ni a, Zăm bi a, Ai cập.



Căn cứ quan điểm của Đảng, dựa trên việc tham khảo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm của các nước và từ thực trạng nước ta, chúng tôi xin có một số ý kiến sau về cơ cấu hệ thống và quản lý giáo dục nghề nghiệp hiện nay:

1. Rà soát lại các danh mục ngành nghề đang đào tạo, loại bỏ các ngành nghề không còn phù hợp, bổ sung các ngành nghề mới trên cơ sở tiến bộ khoa học - công nghệ, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay để xây dựng danh mục các ngành nghề đào tạo mới. Xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các ngành nghề trong danh mục làm cơ sở cho việc thành lập các trường đào tạo. Hoàn thiện hệ thống văn bằng, chứng chỉ; hệ thống kiểm định chất lượng và công nhận văn bằng, chứng chỉ.

2. Điểm mấu chốt của việc đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp là xây dựng các chương trình liên thông ngang giữa trung học phổ thông với trung học kỹ thuật, trung học nghề ở bậc trung học tạo điều kiện cho học sinh trung học có thể chuyển đổi linh hoạt giữa phổ thông và nghề nghiệp; liên thông dọc giữa trung học kỹ thuật, trung học nghề với cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ và đại học cùng khối ngành, hình thành luồng nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Đối với giáo dục trung học, cần đa dạng hóa giáo dục trung học phổ thông để chuẩn bị nghề cho một tỷ lệ thích hợp học sinh. Hình thành các trường trung học kỹ thuật, trung học nghề... để cùng với việc trang bị học vấn trung học phổ thông, còn cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đối với những nghề phổ biến, nghề diện rộng. Học sinh tốt nghiệp các loại hình trường này có thể tham gia thi tuyển vào đại học, được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường cao đẳng kỹ thuật cùng khối theo chương trình đào tạo liên thông, hoặc làm việc theo ngành nghề kỹ thuật đã học. Cần có chính sách và bước đi phù hợp để tăng dần tỷ lệ học sinh trong các trường trung học kỹ thuật, trung học nghề đến tỷ lệ khoảng 30% - 40% học sinh trung học phổ thông vào năm 2020. Xây dựng các chương trình liên thông giữa trung học phổ thông và trung học kỹ thuật, trung học nghề. Việc đa dạng hóa giáo dục trung học phổ thông sẽ giúp chúng ta thực hiện chủ trương (Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 8) phổ cập trung học phổ thông vào năm 2020, đồng thời với việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế – xã hội. 

4. Đối với giáo dục sau trung học, củng cố và phát triển các trường cao đẳng kỹ thuật – nghiệp vụ, cao đẳng cộng đồng để đào tạo kỹ sư thực hành, kỹ thuật viên cao đẳng, cao đẳng nghề, công nhân trình độ cao, và góp phần giảm bớt áp lực đối với giáo dục đại học. Hoàn thiện hệ thống các trường cao đẳng kỹ thuật – nghiệp vụ trên cơ sở tổ chức lại và nâng cấp các trường trung học chuyên nghiệp do trung ương quản lý. Hình thành và phát triển các trường cao đẳng cộng đồng trên cơ sở hợp nhất trường cao đẳng sư phạm và các trường trung học chuyên nghiệp của địa phương để đáp ứng nhu cầu nhân lực  trình độ cao của địa phương. Xây dựng các chương trình đào tạo liên thông từ trung học kỹ thuật, trung học nghề với cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ và các trường đại học cùng khối ngành. 

5. Củng cố, tăng cường hoạt động của các trường và trung tâm dạy nghề nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ lành nghề, bán lành nghề cho những người đã hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nhưng không có điều kiện hoặc khả năng tiếp tục học ở bậc cao hơn, và những người lao động muốn chuyển đổi nghề. Đẩy mạnh việc đào tạo nghề tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn hóa để hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp theo yêu cầu của sản xuất. Hình thành các trường hoặc trung tâm đào tạo nghề tại các doanh nghiệp có quy mô sử dụng lao động lớn, hoặc sử dụng các kỹ thuật, công nghệ cao. Khuyến khích các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân thành lập cơ sở đào tạo nghề để cung cấp một số chương trình đào tạo nghề nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người lao động.

6. Đối với hệ thống quản lý giáo dục nghề nghiệp, cần có cơ chế phối hợp các Bộ Giáo dục & Đào tạo và Lao động, Thương binh – Xã hội để “làm tăng nhu cầu phát triển các chính sách giáo dục, đào tạo và việc làm; và tìm cách phối hợp công việc của các Bộ Giáo dục, Lao động và Phúc lợi xã hội” như khuyến cáo của UNESCO. Theo mô hình của phần đông các nước và phù hợp với đặc điểm hiện tại, Bộ Giáo dục & Đào tạo tập trung quản lý trung học nghề, trung học kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật, nghiệp vụ, cao đẳng cộng đồng. Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội quản lý các loại hình đào tạo nghề. Hình thành ủy ban Quốc gia về Giáo dục nghề nghiệp bao gồm hai bộ trên, và một số bộ ngành liên quan để phối hợp chính sách giáo dục nghề nghiệp. 
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